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TOM TAT

Quy trinh thwc hanh san xuat néng nghiép tét (VietGAP) cho rau, qua twoi an toan tai Viét Nam”
dwoc Bd Nong nghiép & Phat trién ndong thén ban hanh tir thang 1 ndm 2008. Dwa trén cac bao cao
téng két sau 1 ndm thwe hién quy trinh VietGAP cta cac ban, nganh, chi cuc cta thanh phé va khao
sat dai dién 120 ho dang ky tréng rau theo VietGAP cla 4 xa thudc 2 huyén Gia Lam va Péng Anh,
nghién ctu nay danh gia két qua bwéc dau thwe hién quy trinh VietGAP trong san xuét rau an toan &
thanh phé Ha Néi cii trén cac khia canh: sw hinh thanh VietGAP; cac hoat dong trién khai quy trinh
VietGAP cho san xuét rau an toan trén toan thanh phé; nhan thirc va thwe hién 12 tiéu chuan theo quy
trinh VietGAP cla ngwđi dan san xuột rau; cac yộu té can trộ va khuyộn nghi giai phap cho thye thi
quy trinh nay trộn diộn rong.

T khoa: Rau an toan, VietGAP.

SUMMARY

Viet Nam Good Agriculture Practice (VietGAP) for safe, fresh vegetables and fruits production in
Vietnam was issued by Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) in January 2008. After
one year of VietGAP implementation, basing on reported documents of Hanoi DARD, Department of
Plant Protect and the survey on 120 vegetables producers, who registered to apply VietGAP in 4
communes of 2 districts (Gia Lam and Dong Anh), this research evaluated initial results of VietGAP
implementation in safe vegetable production in former Hanoi city in terms of history of VietGAP
application; activities in VietGAP procedure for safe vegetable production; vegetable producers’
awareness and level of 12 VietGAP standard criteria application, obstacles and policy
recommendations for spreading VietGAP application.

Key words: Safe vegetable, VietGAP.

1. DAT VAN DE

Trong nhiing nam gan day, san xuat rau
cia Ha No6i néi riéng va cta ca nuéc néi
chung c6 nhiing buée thay déi ré rét ca vé
dién tich, ning suat, san lugng, ching loai
va dic biét 1a yéu cAu an toan thuc phim.
Tuy nhién, vdn dé ngd doc thuc phdm (nh4t
12 ngd doc do an rau) vAn xudt hién ma
nguyén nhan la do st dung héa chit doc hai,
kim loai nang, ton du thudc bao vé thuc vat
(BVTV) va 6 nhiém vi sinh vat. Qua kiém tra
cia Chi cuc Bdo vé thuc vat (BVTV) nim
2009 trong 540 mAu rau van c6é 46 mau
(chiém 8,5%) khong bao dam vé sinh an toan
thuc phdm (Chi cuc BVTV Ha Néi, 2009).

Ha Noi 1a thanh phd dong dan nhit cua
ca nudc, nhu ciu vé san phadm néng nghiép
(nhat 12 rau xanh) dam bao chat lugng vé
sinh an toan thuc phadm (VSATTP) 1a van dé
cap thiét doi véi ngudi tiéu dung tha ds.
Hién tai Ha Noi méi san xuét dap ting dugc
40% nhu cAu rau cia ngudi dan (trong d6 cé
8,6% 1a rau an toan). Trén thuc t& do khé
kh#n trong tiéu thu ma chua khuyén khich
nguoi san xuit khong nhiing chua manh dan
dau tu phat trién, ma con khéng thuc hién
ding qui trinh dan dén hau qua doc t6 trong
rau rat cao, nguy cd doc cdp tinh va man
tinh gia tdng nhung khong ré trach nhiém.
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Nhin trén khia canh chit lugng, van dé
san xuat rau theo hudéng cong nghé cao, dam
bdo an toan cho ngudi tiéu ding va su bén
viing clia mdi truong trong sach da va dang
14 mot thach thic khong nhd, ddi hdi phai cé
mot hé théng giai phap cé tinh chién ludc,
ddéng bod véi su tham gia cia céc cé quan, t6
chtic, cAc ca nhan tU ngudi san xudt, ché
bién, tiéu thu va tiéu dung. Quy trinh thuc
hanh sin xuat néng nghiép t6t cho rau qua
tuci an toan tai Viét Nam (VietGAP), ban
hanh theo Quyét dinh s6 379/QD-BNN-
KHCN ngay 28 thang 1 nam 2008 cua Bo
trudng Bé Néng nghiép va Phat trién néng
thén da trién khai nhdm dap tng yéu ciu
néi trén. Cho dén nay, quy trinh nay dugc
tht nghiém & cac thanh phé 16n nhu Ha Noi,
Hai Phong va H6 Chi Minh nhung con rat it
cac nghién ctiu vé danh gia két qua va
nhiing thach thic khi thuc hién quy trinh
nay. Nghién cttu nay nhim danh gia nhiing
két qua bude dau va thach thic khi 4p dung
qui trinh VietGAP trong san xudt rau an
toan cho thanh phd Ha Noi, lam can ct dé dé
xuét cac khuyén nghi nhim trién khai ap
dung quy trinh nay trén dién rong.

2. PHUONG PHAP NGHIEN cUU

Nghién ctiu nay dude thuc hién trén dia
ban thanh phd Ha Noi cii, song cac ndi dung
chuyén sau vé thuc hién qui trinh VietGAP
dugc tién hanh khao sat dién hinh tai cac ho
san xuit rau vu doéng 6 cac xa dai dién: Van
Dtc, Péing Xa thuoéc huyén Gia Lam; Nam
Hong va Van Noi thuoc huyén Déng Anh.

Cac tai liéu tht cdp phuc vu cho nghién
ciu nay gém cac bao cio vé vé sinh an toan
thuc phdm, san xut rau qua, cc quy trinh
san xuidt rau qua, quy trinh VietGAP, cac
nghién ctiu c6 lién quan dén VietGAP..., dugc
thu thap tit S Nong nghiép & Phat trién
néng thén, Chi cuc bdo vé thuc vat, céc
truong dai hoc va cac bai viét vé san xuit
rau, hoa qua an toan trén cac trang thong
tin dién td. Cac tai liéu so cdp cb lién quan
dén két qua san xuidt rau theo qui trinh
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VietGAP dudc thu thap thong qua phong van
truc ti€p 120 ho trong rau an toan vu dong
xuan nidm 2008 - 2009 tai 4 xa cua 2 huyén
néu trén. Trong s6 cac ho duge chon diéu tra,
c6 32 ho dang ky trong rau thi diém theo
ViétGAP véi dién tich 9320 m® Noi dung
diéu tra gbm diéu kién san xudt cta ho; tinh
hinh san xuét rau vu déng xuan 2008-2009
cta ho; nhiing hiu biét cia ho vé quy trinh
VietGAP: nhiing kho6 khian, thuan 1gi va kién
nghi néu ap dung quy trinh VietGAP. Ngoai
ra, nhém nghién ctiu con héi y kién cac nong
dan ¢6 kinh nghiém, can b k§ thuat tai cac
tram khuyén néng, chi cuc bao vé thuc vat
va can bd quan ly theo 12 ndi dung ma quy
trinh VietGAP da dua ra.

Sau khi da xt 1y, cac tai liéu dude téng
hdp theo cac ndi dung tu cac xa dén huyén.
Phuong phap phan tich thong tin chu yéu la
so sanh gifia thuyc t& véi qui trinh VietGAp
vé cac tiéu chuéin ma qui trinh da qui dinh.
Ngoai ra, nghién ctiu con st dung phén tich
x4 hoi hoc dua vao mot s tiéu chi khac nhu
nhan thtc cia ngudi dan vé qui trinh, nhiing
khé khén va nguyén vong cua ho khi thuc
hién qui trinh nay.

3. KET QUA NGHIEN CUU VA THAO
LUAN

3.1. So lugc vé VietGAP

Cum tu tiéng Anh viét tdt GAP (Good
Agriculture Practice) ¢6 nghia 1a thuc hanh
san xuit néng nghiép tét. DAy 1a sang kién
cia nhiing nha ban 18 chau Au (Euro-
Retailer Produce Working Group) nham giai
quyét méi quan hé binh déng va trach nhiém
gilta ngudi san xuét san phdm noéng nghiép
v6i khach hang cua ho. O chau Au, quy trinh
thuc hanh san xuit néng nghiép tot dudc
nay dugc ap dung va viét tat 1a EurepGAP.
Vé mit k§ thuat, EurepGAP 1a mot tai lidu
¢6 tinh chột quy chuộn cho viộc chting nhan
gibng nhu ISO (International Standards
Organization) trộn  toan thé  gidi
(EUREPGAP, 2006).
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Cac nudc thanh viộn khội ASEAN vội
cam két gia tang chat lugng, gia tri cia san
phdm rau va qua da thong nhit nhiing quy
dinh chung cho khu vic ASEAN dudge goi 1a
ASEANGAP. Muc tiéu caa ASEANGAP la
bdao vé moéi truong, ky thuat canh tac, an
toan thuc phdm cho xa héi, hai hoa va pha
hgp véi cac nuéc thanh vién dén nam 2020
(ASEAN Secretariat , 2006).

“VietGAP- Quy trinh thuc hanh san xuit
noéng nghiép tét (GAP) cho rau, qua an toan
tai Viét Nam” dugc bién soan dua theo
ASEANGAP, hé thong phan tich nguy co va
xac dinh diém kiém soat t6i han (Hazard
Analysis Critical Control Point; HACCP), cac
hé théng thuc hanh san xuit néng nghiép tot
qudc té dugc cong nhan nhu: EUREP
GAP/GLOBALGAP (EU), FRESHCARE ([,JC)
va luat phap Viét Nam vé vé sinh an toan
thuc phdm (B6 Nong nghiép &PTNT - 2008).
VietGAP ap dung d6i véi cac t6 chiic, cA nhan
trong va ngoai nudc tham gia san xuit, kinh
doanh, kiém tra va chiing nhan san phim
rau, qua tudi an toan tai Viét Nam nham:
Mot la tang cudng trach nhiém cta t6 chic, ca
nhan trong san xuit va quan ly an toan thuc
pham; hai la tao diéu kién cho t6 chic, ca
nhan thuc hién san xuat va duge chiing nhan
VietGAP; ba la dam bao duge tinh minh bach,
truy nguyén duge ngudn goc ctia san pham va
bon la nang cao chit lugng va hiéu qua cho
san xuit rau, qua tai Viét Nam.

Dộn nay, mội cÂ6 16 tinh thanh phd san
xuit kinh doanh rau an toan xay dung quy
hoach trong rau, vội diộn tich gan 38.000 ha,
trong d6 c6 hon 4.000 ha da dugc chiing
nhan da diéu kién san xudt rau an toan
(RAT). Du an “Huéng dan néng dan xay
dung md hinh va san xudt RAT theo huéng
GAP” dang dugc trién khai tai 6 tinh, thanh
12 Ha N¢i, Hai Phong, Bic Ninh, Vinh Phuc,
Ha Tay va Hung Yén (Cuc Tréng trot, 2009).
3.2. Tong quan ap dung quy trinh thuc

hanh san xuit néng nghiép tot

(VietGAP) trong san xuit rau tai Ha Noi

Theo bao cio, Ha Noi mbi nam da ty san
xuat duge khoang 570.000 tan rau/nam, dap
tng duge 60% nhu cau vé rau xanh trén dia

ban, con 40% van phai nhap tu cac dia
phuong khac. Tuy nhién, thuc t& cho thay Ha
No6i méi chi c6 khoang 2100 ha san xuat RAT,
mdi dap tng duge khoang 14% nhu cau. Toan
thanh pho c6 trén 120 clia hang ban RAT da
dugc cap ching nhan du diéu kién kinh
doanh, 8 chg ddu moi budn ban rau va chi c6
duy nhat 1 chg ddu méi Van Noi (Dong Anh)
da c6 khu vyc ban RAT va rau thudng riéng
biét (Ngoc Yén va Vir Han, 2009).

Thang 05 nam 2009, Ha No6i théng qua
du an phat trién san xuét va tiéu thu rau an
toan cho giai doan 2009 - 2015. Muc tiéu cua
du 4an 14 mé rong dién tich trong rau cua Ha
Néi 1én 12.000- 12.500 ha trong d6 dién tich
rau an toan vao khoang 5.000 dén 5.500 ha
(UBND thanh phd Ha Noi, 2009). Nhu vay,
Ha Noi da va dang nd luc phat trién dién
tich rau an toan dé dam bao nhu ciu caa cu
dan thanh phé. Tuy nhién, tinh dén thang
tam nam 2010, toan thanh phé méi xay dung
duge 16 du an viang RAT tap trung véi téng
dién tich 1.925 ha dé trinh duyét, trong dé c6
ba dy 4n véi gan 190 ha da dugc thanh phd
phé duyét. Dén nay, toan thanh phé méi cé
hon 300 ha dugec cdp Gidy chiing nhan da
diéu kién san xuat RAT (TTXVN, 2010).

Ngoai viéc trién khai xdy dung nhiéu mé
hinh san xuit, tiéu thu RAT theo qui trinh
VietGAP tai cac dia phuong, Chi cuc BVTV
da huéng dan, thdm dinh va cdp 29 Gidy
chiing nhan du diéu kién san xuit rau an
toan va 8 Gidy chiing nhan co sd so ché rau
an toan cho cac t6 chtic, cA nhan du diéu
kién. Chi cuc BVTV dang phéi hgp véi cac co
quan chuyén moén tap hudn, diéu tra, danh
gia thuc trang va tién hanh 14y mau dat,
nuée tudi ¢ 112/117 x4, phudng cé san xuit
rau dé phan tich cac chi tiéu vé kim loai
nang, ton du thusec BVTV va vi sinh vat.

San xuit rau theo qui trinh VietGAP &
Ha N6i ndm trong dé an "San xudt va tiéu
thu rau an toan cua thanh phd giai doan
2006 - 2010" do Chi cuc Bdo vé thuc vat
(BVTV) thuc hién. Két qua trién khai ap
dung thuc hanh san xuit ndéng nghiép tét
(VietGAP) do Chi cuc BVTV Ha Nai téng két
dudc thé hién 6 bang 1.
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Bang 1. Cac két qua buéc dau ctia thuce hién qui trinh VietGAP

trong san xuét rau an toan ctia Ha Noi

No&i dung hoat déng

Két qua

1. Tap huén ToT va kj
thuat vé quy trinh IPM, RAT
va ndi dung cac van ban
qui pham phap luat Vé sinh
an toan thwc pham
(VSATTP)

2 nam (2009 va 2010): tap huén 265 I6p véi 7950 lwot nong dan vé IPM trén rau; 2
I6p ToT véi 60 can bd ve phuong phap va thwe hanh ghi chép va 40 Iop ngén han véi
320 lwot ndng dan tréng rau vé cach ghi chép biéu mau.

2. Xay dung quy chuén ky
thuat va quy trinh san xuat
theo VietGAP

2009: ban hanh 10 quy trinh ky thuéat san xuat rau an toan cho cac chung loai rau: cai
bép, cai xanh, rau ngét, rau mudng can, rau mudng rudng, dwa chudt, cai ct, dau diia,
ca chua, ca phao va sup lo xanh.

Duw kién 2010: xay dwng va ban hanh tiép 20 quy trinh ky thuat san xuét rau an toan
cho céc loai rau chinh cla thu do

3. DAu tw, hd tro va chinh
sach

- Quyét dinh s 2083/QD-UBND, vé viéc phé duyét Dé an san xuét va tiéu thu rau an
toan thanh phé Ha Noi, giai doan 2009-2015, trong dé cé san xuét theo quy trinh
VietGAP

2008: Bo Nong nghiép & PTNT hd tre 175 triéu dong dé xay dwng mé hinh thi diém
san xuat RAT theo hwéng VietGAP tai phwong Giang Bién - quan Long Bién.

4. Xay dung m6 hinh san
xuat va chirng nhan san
phdm phu hop theo

2008-2009:

- Mb hinh tai HTX Tién L&, xa Tién Yén, Hoai Btrc: dwoc trién khai véi su gitp d& cua
dy an Superchain do Vién Nghién ctru rau qua chirng nhan.

- M6 hinh tai HTX Phwong Vién, xa Song Phwong, Hoai Birc: dwoc trién khai voi sw
gilp d& cla dy an Superchain do Vién Nghién ctru rau qua chirng nhan.

- Mé hinh tai Céng ty Cé phan san xuét va dich vu néng san an toan Ha An. Do Chi

VietGAP

cuc BVTV Ha No6i chirng nhan.

2010: M6 hinh tai HTX Linh Nam, Hoang Mai do Céng ty Enasa Viét Nam chirng nhan
- 2 mb hinh san xut rau theo hwong VietGAP tai Yeén My (Thanh Tri) va Cuy Khoi
(Long Bién) v&i quy md 03 ha/mé hinh hién dang thwe hién do Cuc Quan ly chat lwong
néng l1am san va thdy san chirng nhan.

Ngué‘n: So Nong nghiép & PTNT Ha Noi; Chi cuc bao vé thuc vat Ha Ngi, 2009

Nhu vay, c6 thé néi ring chuong trinh
san xudt rau an toan theo quy trinh VietGAP
cta thanh phd Ha Néi méi thuc hién thi diém
J mot s6 moé hinh véi dién tich va san lugng
khéng 16n. Chéng han mé hinh san xuét rau
theo quy trinh VietGAP cua Cong ty Ha An
tai phuong Giang Bién, quan Long Bién, Ha
No6i v6i qui md 5 ha, rau san xuét ra tiéu thu
chti yéu tai cac nha hang, siéu thi, binh quan
1000- 1300 kg/ngay (Chi cuc BVTV Ha Noi,
2009). Hién nay Chi cuc BVTV Ha Noi dang
téng két, danh gia va phd bién trén dién rong
trong cac ndm ti€p theo.

Theo danh gia chung ctia cac nha nghién
ctu, nhiing yéu kém trong san xuiat RAT
theo VietGAP ctia Ha Noi 1a san xudt manh
mun, nhoé 1&. Dién tich RAT néi chung va
RAT theo VietGAP van chua phat trién; chi
phi chiing nhan qui cao so véi gia thanh san
phdm va thu nhap ctia ngudi dan (ca ngudi
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néng din va ngudi tiéu dung); va néng din
chua hinh thanh théi quen ghi chép, theo doi
va quan ly cac loai héa chit cting nhu noi
dung cong viéc ma ban than minh da thuc
hién nén gidy khé khén cho céng tac truy
nguyén ngudn goc, xudt xd san phdm. Hon
nita, 1gi ich kinh t& cta cac san phidm san
xudt theo VietGAP chua rd rang, tham chi
do6i khi rau san xuat VietGAP khong canh
tranh dugc véi san phdm ciing loai trén thi
truong tu do. Phan 16n ngusi san xuat va
ngudi tibu dang van thiéu hiéu biét vé san
xudt va noéng san dudc san xudt theo
VietGAP; hé thong quan 1y san xuat rau an
toan chua thuc su chit ché, déng bo va thiéu
su tham gia ctia ngudi dan. Hién nay, van
con hién tugng ndéng dan san xuit va tiéu
thu rau an toan trén dia ban Ha No6i khong
thyc hién ding quy trinh.
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3.3. San xuit rau an toan theo VietGAP
cua cac hg nong dan

Stt dung tai liéu diéu tra 120 ho nong dan
0 4 xa thuoc 2 huyén Déng Anh va Gia Lam
vé thuc hién cdc noéi dung ctia quy trinh
VietGAP trong tréng rau vu déng nam 2008-
2009, nghién citu nay dua ra mot s6 danh gia.
3.3.1. Té6 chiic trién khai thuc hién quy trinh

VietGAP trén dia ban huyén

Sau khi quy trinh VietGAP dugc ban
hanh thang 1/2008 theo Quyét dinh s&
379/QD — BNN - KHCN, UBND céac huyén
da giao cho Phong Kinh t& két hgp véi Tram
Khuyén nong va Chi cuc BVTV t6 chtic cac
16p tap hudn vé quy trinh thuc hanh san
xudt nong nghiép tot (VietGAP) cho can bd 6
mét s8 xa dude chon lam thi diém (Van Dic,
DPang Xa thudoc huyén Gia ldm; Van Noi,
Nam Héng thuéc Pong Anh). Théng qua 16p
tap hudn nay nhim tuyén truyén, nang cao
nhan thtic cla ngudi dan vé quy trinh
VietGAP trong san xudt rau qua trén dia
ban huyén trong théi gian tdi.

Céac ho tham gia tap huan déu dudc cap
gidy chiing nhan da tham gia 16p tap huan
vé VietGAP (Hinh 1). Cac hd c6 gidy chiing
nhan da tham gia 16p tap huan nay mdéi dudc
dang ki tham gia chuong trinh thi nghiém.

Két qua 13 6 Dang Xa c¢6 32 hd ding ki
tham gia véi tong dién tich 1a 9.320 m? vé6i su
tai trg cta Du 4n SuperChain, Vién nghién
ctiu rau qua va Chi cuc BVTV. O x4 Van Dic
va 2 xa thudc Déng Anh chi ding lai 6 cac
khuyén nong vién. Khong c¢6 ngudi dan nao

dang ky tham gia thi nghiém qui trinh
VietGAP. Dé lam tét khau kiém tra, giam
sat thuc hién quy trinh, mét s6 can bo dia
phuong nhu chu nhiém HTX Diang X4, doi
trudng doi san xudt thén Péng Xuyén... da
tham gia khéa ddo tao v& giam sat, thanh
tra vién noi b trong san xuat rau theo quy
trinh VietGAP. Viéc giam sat, ghi chép nhat
ki dong rudong dudc cac cac bo giam sat noi
b6 va can bd Chi cuc BVTV kiém tra thuong
xuyén nghiém ngit ngay trén déng rudng vé
bén phan va phun thudc BVTV.
3.3.2. Nhén thitc clia nguwoi san xudt vé qui
trinh VietGAP

Céac hd da dudge tap hudn c6 nhan thic tot
hon cac ho chua chua tham gia tap huan vé
qui trinh VietGAP. Tuy nhién trong téng s6
cac ho da duge tap hudn c6 23,33% ho hiéu
ding qui trinh, 64,16 % s6 ho hiéu duge 50%
qui trinh (Qui trinh san xudt néng nghiép tot
12 phai bao vé mdi trucng, khong st dung
phan tuoi, cach ly thudec BVTV dung qui dinh,
han ché& st dung phan héa hoc va ria rau
trudc khi tiéu thu) va van con 12,5% chua
nhan thic ding vé qui trinh. Do trinh do
ngudi trong rau c6 han, ma ndi dung qui trinh
bao trim nhiéu vin dé, ddng thoi t6 chiic tap
huén chua tét c6 thé dnh hudng dén nhan
thtic cia ngudi dan. V6i cac ho chua tham gia
tap hudn, ho méi duge nghe qua cac phuong
tién truyén thong va ba con trong ving, ho
cho ring VietGAP ciing tuong tu nhu qui
trinh TPM hosic RAT. Nhu vay, dé VietGAP
dua vao thuc tién cudc sdng trudc hét can
thay d6i nhan thtc clia ngudsi trong rau.

Hinh 1. Cac ho néong dan tham gia tap huin qui trinh VietGAP
va dudc cip gidy chitng nhan tai xa Pang X4, huyén Gia Lam, Ha Noi
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3.3.3. Thuc hién cdc tiéu chudn ctia quy
trinh VietGAP

Téng hgp céc dii litu diéu tra cta hd

trong rau ViétGAP theo 12 tiéu chi caa quy

trinh VietGAP ma B6 Nong nghiép va Phat
trién nong thoén da ban hanh (Bang 2),
nghién ctiu dua ra mdt s6 nhan xét dudi day.

Bang 2. So sanh cac diéu kién san xuit cia cac ho diéu tra
vGi yéu cau cua qui trinh VietGAP

Dién giai

Theo tiéu chuan VietGAP

Thuc t& ho néng dan san xuét

. Viing san xuét

Viing san xuét khdng cé méi nguy 6 nhiém

P4 duoc chirng nhan viing san xuét RAT

- C6 ngudn gbce rd rang

- 100% Mua tai dai ly

- Dung dung hwéng dan ghi trén bao bi
- Banh gia nguy co' & nhiém tlr phan méi vu

. Gibn s X :
9 - Xt ly mam bénh trwéc khi gieo trong - Khéng x&r ly mam bénh
DAt - Danh gia chéat lwgng hang ndm - 100% Khéng danh gia .
’ - Khéng chan tha vat nudi - it chan tha vat nudi
N - Hang n&m danh gia theo tiéu chuan quy dinh SD nuwéc giéng khoan va nuwéc muong
- Khéng danh gia
- C6 nguén géc rd rang - 100% Phan hoa hoc mua tai dai ly
- Cé trong danh muc cho phép -100% phéan bon co trong danh muc
Phan bon - Khong diing phan twoi, cé bé G phan -100% phan hiru co U hoai muc, phan vi

sinh, khéng c6 bé G phan
- St dung khéng dung hwéng dan
- 100% khéng danh gia nguy co 6 nhiém

. Hoéa chét, thubc
BVTV

- C6 ngudn gbc rd rang

- Thubc c6 trong danh muc cho phép

- St dung ding hwdng dan ghi trén bao bi
-Thuong xuyén kiém tra dw lwgng hoa chét

- 100% mua tai cac dai ly

- C6 st dung thudc ngoai danh muc

- Khéng dung dung huéng dan trén bao bi
- Khéng kiém tra dw lwong hoa chét

. Thu hoach va
xt ly sau thu
hoach

- Rau khong dé truc tiép dat, han ché dé qua
dém

- So ché trwarc khi tiéu thu

- C6 khu rlra, vé sinh, so ché rieng

- Vé sinh thiét bj dung cu

- Dé truc tidp dat, khong dé qua dém.

- 30% co rira, vé sinh

- Khéng cé khu rira, vé sinh va so ché riéng
- Khéng vé sinh dung cu

- Quan ly va xt
ly chat thai

X0 ly chét thai & moi cong doan

Khéng c6 bién phap quén Iy va st ly chét
thai. “ tien dau dé day”

9. Nguwdi lao dong

- Phai dwoc tap huén san xuét
- Phai duwoc trang bj bdo hd
- Trong d6 tudi lao déng va co6 hd so ca nhan .

- Co tap huén
- Cé trang bi bado ho, khéng an toan.

- Tan dung lao ddng gia dinh, khdng phan
biét do tudi.

10. Ghi chép, lwu

trir ho so, truy
nguyén nguon
goc

- Ghi chép va luu gitr day d tat ca nhat ky trong
qua trinh san xuat kinh doanh

- 100% Khong ghi chép

-1 nam 1 1an kiém tra giam sat ndi bo viéc thuc
hién san xuat theo quy trinh

11. Kiém tra, giam - Khéng c6
sat noi bd - C6 bién ban, bao céo tdng két viéc kiém tra
danh gia
12. Khiéu nai va - C6 s&n mau don khiéu nai
giai quyet - C6 trach nhiém giai quyét ngay khi cé yéu cdu - Khong co
khiéu nai

Nguon: Diéu tra hé trong rau vu dong nam 2008-2009 tai Vin Néi, Nam Hong, Ding Xa, Vin Pirc
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Ngé Thi Thuan

# Cde tibu chudn dd thuc hién tuong
doi tot:

Vung san xudt rau clia cac xa diéu tra
thuoc 2 huyén da dugc chting nhan nam cach
xa duong quoc 16 16n, cach xa cac khu cong
nghiép, nha may, khong c¢6 cac bénh vién
16n, khong chiu anh hudng cua nuéc thai
cong nghiép, nuéc thai bénh vién,... nén
ngudn nuéc dam bao khéng nhiém khuén,
khéng c¢6 ham lugng kim loai cao. Mét diém
dang chd § 12 90% giéng rau san xuat déu
nhap ndi cia Nhat, Phap, Thai Lan va Dai
Loan va chit lugng giong nhin chung 13 t6t,
khéng nhiém sau bénh. Ngudn nuéc tudi
rau chu yéu cua cac hé néng dan 1a nuée
giéng khoan. Do ndm lién ké hé théng soéng
Héng nén lugng nudec ngam kha dbi dao,
nude chta it ham lugng cac kim loai nhu
sit. Cac loai phan v6 cd st dung theo danh
muc huộng dan, phan hitu co cÂ6 1 hoai muc
va phan vi sinh.

* Cdc tiộu chudn thuc hiộn chua tột la
ddt trong rau chua kiém tra hang nam:

Két qua phong van cho thay 100% sé ho
cho biét dat cta gia dinh chua bao gio dudc
kiém tra va giong chua duge xt 1y trude khi
gieo trong. Hon niia, da s6 cac ho déu cho
rang hé thong kénh muong dan nudéc chua
kién c6 hoa, con nhiéu cé dai phét trién,
vuong vai nhiéu bao bi, chai lo dung thudc
BVTV gay tu dong, nhiém hoa chat, vi sinh
vat gy bénh cho nudec tuéi. Hon nita c6 t6i
trén 90% cac ho san xuat rau van su dung
cac phuong tién van chuyén va bao quan tho
sd khi thu hoach rau.

# Ode tiéu chudn chua thuce hién:

St dung bén phéan, thusc BVTV khoéng
dung hudéng dan trén bao bi; khong kiém tra
du lugng ho4 chat; khong c6 khu ria, vé sinh
va so ché riéng; khéong vé sinh dung cu;
khong c6 bién phap quan ly va xt ly chat
thai; tién dau dé day”; khong ghi chép;
khong c6 kiém tra giam sat ndi bd va khidu
nai ciing nhu gidi quyét khiéu nai. Day
chinh 1a cac thach thic, can tré viéc thuc
hién quy trinh nay.

3.4. Cac yéu t6 anh huéng va khuyén
nghi giai phap

Thuc hién theo quy trinh VietGAP trong
san xudt RAT cua thanh phd Ha Noi méi 6
budc thii nghiém, chua nhan réng va chua
dugc cac hd néng dan nhan thic ddng la do
nhiéu yéu t6 anh hudng ti ndi luc clia nguoi
san xuat kinh doanh va tit bén ngoai (tac
dong cta cac t6 chic kinh t& xa hoi). Cac yéu
td bén trong c6 anh hudng dén viéc ap dung
ViétGAP bao gom: trinh d6 nhan thtc han
ché ctia hd néng dan vé VietGAP; thiéu von
san xuat; dat san xuat phan tan, manh mun;
san xuat con ty phat, don 1é thidu lién két
hgp tac. Cac yéu td bén ngoai gom: thiéu quy
hoach va dinh huéng ctia chinh quyén dia
phuong dé hinh thanh cac ving san xudt
chuyén canh rau an toan v6i quy mo 16n, co
ché& chinh sach hd trg san xuit va tiéu thu
rau an toan chua day du va dong bo; thiéu
hé thong danh gia, kiém tra, thanh tra va
cong tac tuyén truyén van dong nguoi dan vé
VSATTP con yéu.

Pé quy trinh VietGAP sém dudc nhan
rong va thanh hién thuc can c6 cac giai phap
nhu: i) Pau tu hoan thién hé théng co sé ha
tang k§ thuat dé phuc vu san xudt theo quy
dinh tai Théng tu 59/2009/TT - BNN &
PTNT, ngay 29/9/2009 cuia Bo Nong nghiép
& PTNT huéng dan thuyc hién mét s6 diéu
ctia Quyét dinh s6 107/2008/QD - TTg ngay
30/7/2008 ctia Thu tuéng Chinh pht vé mot
6 chinh sach hd trg phat trién san xudt, ché
bién, tiéu thu rau, qua, ché an toan dén
2015; ii) Khuyén khich dén dién d6i thta
nhim hinh thanh cac viing san xuét rau an
toan c6 quy mé 16n dé tiing budc phat trién
san xudt hang hoa; iii) Hb trg dé thiét lap hé
thong quan ly chat lugng noi bo (tu giam sat
hay con goi 1a gidm sat noi bd) phu hgp ting
ving san xudt va hé tr¢ kinh phi cho cong
tac ching nhan san phdm san xuit theo
VietGAP; iv) Téng cudng cong tic tuyén
truyén, phd bién d6i v6i cd ngudi san xuét va
tiéu dung vé san xuit va nong san san xuit
theo VietGAP.
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ViétGAP trong san xuét rau an toan & thanh phé Ha Noi

3. KET LUAN

Truéc nhu cidu cua xa hoi ngay cang
tang vé san pham noéng nghiép (nhat 1a rau
xanh) dam bao VSATTP, VietGAP la quy
trinh c6 nhiéu uvu viét, dap tng yéu cau cua
nguodi san xuét, ché bién, kinh doanh va tiéu
thu d6i v6i san phdm rau qua an toan. Trong
san xuat RAT cta thanh phd Ha Néi, quy
trinh VietGAP mic da da duge trién khai
nhung méi thii nghiém 6 mét s6 md hinh do
Chi cuc BVTV, Vién Nghién ciiu Rau qua
Trung uong va mot s6 du an cta cac t6 chiic
phi chinh phu tai trg thuc hién. Thuc t& 6 cac
mo hinh thi nghiém nay, hau hét trong cac
khau ctia qua trinh san xuat, ngudi dan mdi
tiép can chd chua thuyc hién t6t theo quy
trinh ma nguyén nhan do ca 2 phia (noi luc
ctia ho nong dan va coéng tac té chiic quan ly
cac cdp). Hon niia, nhan thiic ctia nguoi dan
vé VietGAP con han ché va cong tac tuyén
truyén chua thuc su manh mé. P& quy trinh
nay thuc thi trén dién rong can cé su két hop
clla cidc nganh, cic cdp va ngudi san xuit
kinh doanh cung thuc hién t6t cac giai phap
niang cao ning luc ngudi san xuit, kinh
doanh va quan ly déng thoi ting cudng to
chtic quan Iy cac cép.
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VIỆTGAP TRONG SẢN XUẤT RAU AN TOÀN Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI


VietGAP in Safe Vegetable Production in Hanoi City

Ngô Thị Thuận


Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ email liên hệ tác giả: Thuanktl@hua.edu.vn


TÓM TẮT


Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả tươi an toàn tại Việt Nam” được Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành từ tháng 1 năm 2008.  Dựa trên các báo cáo tổng kết sau 1 năm thực hiện quy trình VietGAP của các ban, ngành, chi cục của thành phố và khảo sát đại diện 120 hộ đăng ký trồng rau theo VietGAP của 4 xã thuộc 2 huyện Gia Lâm và Đông Anh, nghiên cứu này đánh giá kết quả bước đầu thực hiện quy trình VietGAP trong sản xuất rau an toàn ở thành phố Hà Nội cũ trên các khía cạnh: sự hình thành VietGAP; các hoạt động triển khai quy trình VietGAP cho sản xuất rau an toàn trên toàn thành phố; nhận thức và thực hiện 12 tiêu chuẩn theo quy trình VietGAP của người dân sản xuất rau; các yếu tố cản trở và khuyến nghị giải pháp cho thực thi quy trình này trên diện rộng.


Từ khoá: Rau an toàn, VietGAP. 


SUMMARY


Viet Nam Good Agriculture Practice (VietGAP) for safe, fresh vegetables and fruits production in Vietnam was issued by Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) in January 2008. After one year of VietGAP implementation, basing on reported documents of Hanoi DARD, Department of Plant Protect and the survey on 120 vegetables producers, who registered to apply VietGAP in 4 communes of 2 districts (Gia Lam and Dong Anh), this research evaluated initial results of VietGAP implementation in safe vegetable production in former Hanoi city in terms of history of VietGAP application; activities in VietGAP procedure for safe vegetable production; vegetable producers’ awareness and level of 12 VietGAP standard criteria application, obstacles and policy recommendations for spreading VietGAP application.


Key words: Safe vegetable, VietGAP. 


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Trong những năm gần đây, sản xuất rau của Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung có những bước thay đổi rõ rệt cả về diện tích, năng suất, sản lượng, chủng loại và đặc biệt là yêu cầu an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vấn đề ngộ độc thực phẩm (nhất là ngộ độc do ăn rau) vẫn xuất hiện mà nguyên nhân là do sử dụng hóa chất độc hại, kim loại nặng, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và ô nhiễm vi sinh vật. Qua kiểm tra của Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) năm 2009 trong 540 mẫu rau vẫn có 46 mẫu (chiếm 8,5%) không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (Chi cục BVTV Hà Nội, 2009). 

Hà Nội là thành phố đông dân nhất của cả nước, nhu cầu về sản phẩm nông nghiệp (nhất là rau xanh) đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) là vấn đề cấp thiết đối với người tiêu dùng thủ đô. Hiện tại Hà Nội mới sản xuất đáp ứng được 40% nhu cầu rau của người dân (trong đó có 8,6% là rau an toàn). Trên thực tế do khó khăn trong tiêu thụ mà chưa khuyến khích người sản xuất không những chưa mạnh dạn đầu tư phát triển, mà còn không thực hiện đúng qui trình dẫn đến hậu quả độc tố trong rau rất cao, nguy cơ độc cấp tính và mãn tính gia tăng nhưng không rõ trách nhiệm. 

Nhìn trên khía cạnh chất lượng, vấn đề sản xuất rau theo hướng công nghệ cao, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và sự bền vững của môi trường trong sạch đã và đang là một thách thức không nhỏ, đòi hỏi phải có một hệ thống giải pháp có tính chiến lược, đồng bộ với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, các cá nhân từ người sản xuất, chế biến,  tiêu thụ và tiêu dùng. Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP), ban hành theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 1 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu nói trên. Cho đến nay, quy trình này được thử nghiệm ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng và Hồ Chí Minh nhưng còn rất ít các nghiên cứu về đánh giá kết quả và những thách thức khi thực hiện quy trình này. Nghiên cứu này nhằm đánh giá những kết quả bước đầu và thách thức khi áp dụng qui trình VietGAP trong sản xuất rau an toàn cho thành phố Hà Nội, làm căn cứ để đề xuất các khuyến nghị nhằm triển khai áp dụng quy trình này trên diện rộng.


2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


Nghiên cứu này được thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội cũ, song các nội dung chuyên sâu về thực hiện qui trình VietGAP được tiến hành khảo sát điển hình tại các hộ sản xuất rau vụ đông ở các xã đại diện: Văn Đức, Đặng Xá thuộc huyện Gia Lâm; Nam Hồng và Vân Nội thuộc huyện Đông Anh.


Các tài liệu thứ cấp phục vụ cho nghiên cứu này gồm các báo cáo về vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất rau quả, các quy trình sản xuất rau quả, quy trình VietGAP, các nghiên cứu có liên quan đến VietGAP..., được thu thập từ Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Chi cục bảo vệ thực vật, các trường đại học và các bài viết về sản xuất rau, hoa quả an toàn trên các trang thông tin điện tử. Các tài liệu sơ cấp có liên quan đến kết quả sản xuất rau theo qui trình VietGAP được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp 120 hộ trồng rau an toàn vụ đông xuân năm 2008 - 2009 tại 4 xã của 2 huyện nêu trên. Trong số các hộ được chọn điều tra, có 32 hộ đăng ký trồng rau thí điểm theo ViệtGAP với diện tích 9320 m2. Nội dung điều tra gồm điều kiện sản xuất của hộ; tình hình sản xuất rau vụ đông xuân 2008-2009 của hộ; những hiểu biết của hộ về quy trình VietGAP: những khó khăn, thuận lợi và kiến nghị nếu áp dụng quy trình VietGAP. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn hỏi ý kiến các nông dân có kinh nghiệm, cán bộ kỹ thuật tại các trạm khuyến nông, chi cục bảo vệ thực vật và cán bộ quản lý theo 12 nội dung mà quy trình VietGAP đã đưa ra.


Sau khi đã xử lý, các tài liệu được tổng hợp theo các nội dung từ các xã đến huyện. Phương pháp phân tích thông tin chủ yếu là so sánh giữa thực tế với qui trình VietGAp về các tiêu chuẩn mà qui trình đã qui định.  Ngoài ra, nghiên cứu còn sử dụng phân tích xã hội học dựa vào một số tiêu chí khác như nhận thức của người dân về qui trình, những khó khăn và nguyện vọng của họ khi thực hiện qui trình này.


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU và THẢO
     LUẬN


3.1. Sơ lược về VietGAP


Cụm từ tiếng Anh viết tắt GAP (Good Agriculture Practice) có nghĩa là thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Đây là sáng kiến của những nhà bán lẻ châu Âu (Euro-Retailer Produce Working Group) nhằm giải quyết mối quan hệ bình đẳng và trách nhiệm giữa người sản xuất sản phẩm nông nghiệp với khách hàng của họ. ở châu Âu, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt được này được áp dụng và viết tắt là EurepGAP. Về mặt kỹ thuật, EurepGAP là một tài liệu có tính chất quy chuẩn cho việc chứng nhận giống như ISO (International Standards Organization) trên toàn thế giới  (EUREPGAP, 2006).


Các nước thành viên khối ASEAN với cam kết gia tăng chất lượng, giá trị của sản phẩm rau và quả đã thống nhất những quy định chung cho khu vực ASEAN được gọi là ASEANGAP. Mục tiêu của ASEANGAP là bảo vệ môi trường, kỹ thuật canh tác, an toàn thực phẩm cho xã hội,  hài hòa và phù hợp với các nước thành viên đến năm 2020 (ASEAN Secretariat , 2006). 

“VietGAP- Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) cho rau, quả an toàn tại Việt Nam” được biên soạn dựa theo ASEANGAP, hệ thống phân tích nguy cơ và xác định điểm kiểm soát tới hạn (Hazard Analysis Critical Control Point; HACCP), các hệ thống thực hành sản xuất nông nghiệp tốt quốc tế được công nhận như: EUREP GAP/GLOBALGAP (EU), FRESHCARE (úc) và luật pháp Việt Nam về vệ sinh an toàn thực phẩm (Bộ Nông nghiệp &PTNT - 2008). VietGAP áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia sản xuất, kinh doanh, kiểm tra và chứng nhận sản phẩm rau, quả tươi an toàn tại Việt Nam nhằm: Một là tăng cường trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong sản xuất và quản lý an toàn thực phẩm; hai là tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thực hiện sản xuất và được chứng nhận VietGAP; ba là đảm bảo được tính minh bạch, truy nguyên được nguồn gốc của sản phẩm và bốn là nâng cao chất lượng và hiệu quả cho sản xuất rau, quả tại Việt Nam.

 Đến nay, mới có 16 tỉnh thành phố sản xuất kinh doanh rau an toàn xây dựng quy hoạch trồng rau, với diện tích gần 38.000 ha, trong đó có hơn 4.000 ha đã được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn (RAT). Dự án “Hướng dẫn nông dân xây dựng mô hình và sản xuất RAT theo hướng GAP” đang được triển khai tại 6 tỉnh, thành là Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Tây và Hưng Yên (Cục Trồng trọt, 2009). 

3.2. Tổng quan áp dụng quy trình thực
        hành sản xuất nông nghiệp tốt 
   (VietGAP) trong sản xuất rau tại Hà Nội


Theo báo cáo, Hà Nội mỗi năm đã tự sản xuất được khoảng 570.000 tấn rau/năm, đáp ứng được 60% nhu cầu về rau xanh trên địa bàn, còn 40% vẫn phải nhập từ các địa phương khác. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Hà Nội mới chỉ có khoảng 2100 ha sản xuất RAT, mới đáp ứng được khoảng 14% nhu cầu. Toàn thành phố có trên 120 cửa hàng bán RAT đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, 8 chợ đầu mối buôn bán rau và chỉ có duy nhất 1 chợ đầu mối Vân Nội (Đông Anh) đã có khu vực bán RAT và rau thường riêng biệt (Ngọc Yến và Vũ Hân, 2009). 


Tháng 05 năm 2009, Hà Nội thông qua dự án phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn cho giai đoạn 2009 - 2015. Mục tiêu của dự án là mở rộng diện tích trồng rau của Hà Nội lên 12.000- 12.500 ha trong đó diện tích rau an toàn vào khoảng 5.000 đến 5.500 ha (UBND thành phố Hà Nội, 2009). Như vậy, Hà Nội đã và đang nỗ lực phát triển diện tích rau an toàn để đảm bảo nhu cầu của cư dân thành phố. Tuy nhiên, tính đến tháng tám năm 2010, toàn thành phố mới xây dựng được 16 dự án vùng RAT tập trung với tổng diện tích 1.925 ha để trình duyệt, trong đó có ba dự án với gần 190 ha đã được thành phố phê duyệt. Đến nay, toàn thành phố mới có hơn 300 ha được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất RAT (TTXVN, 2010).


Ngoài việc triển khai xây dựng nhiều mô hình sản xuất, tiêu thụ RAT theo qui trình VietGAP tại các địa phương, Chi cục BVTV đã hướng dẫn, thẩm định và cấp 29 Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn và 8 Giấy chứng nhận cơ sở sơ chế rau an toàn cho các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện. Chi cục BVTV đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn tập huấn, điều tra, đánh giá thực trạng và tiến hành lấy mẫu đất, nước tưới ở 112/117 xã, phường có sản xuất rau để phân tích các chỉ tiêu về kim loại nặng, tồn dư thuốc BVTV và vi sinh vật.


Sản xuất rau theo qui trình VietGAP ở Hà Nội nằm trong đề án "Sản xuất và tiêu thụ rau an toàn của thành phố giai đoạn 2006 - 2010" do Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) thực hiện. Kết quả triển khai áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) do Chi cục BVTV Hà Nội tổng kết được thể hiện ở bảng 1.


		Bảng 1. Các kết quả bước đầu của thực hiện qui trình VietGAP
trong sản xuất rau an toàn của Hà Nội

Nội dung hoạt động

		Kết quả



		1. Tập huấn ToT và kỹ thuật về quy trình IPM, RAT và nội dung các văn bản qui phạm pháp luật Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP)

		2 năm (2009 và 2010): tập huấn 265 lớp với 7950 lượt nông dân về IPM trên rau; 2 lớp ToT với 60 cán bộ về phương pháp và thực hành ghi chép và 40 lớp ngắn hạn với 320 lượt nông dân trồng rau về cách ghi chép biểu mẫu.



		2. Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật và quy trình sản xuất theo VietGAP

		2009: ban hành 10 quy trình kỹ thuật sản xuất rau an toàn cho các chủng loại rau: cải bắp, cải xanh, rau ngót, rau muống cạn, rau muống ruộng, dưa chuột, cải củ, đậu đũa, cà chua, cà pháo và súp lơ xanh. 


Dự kiến 2010: xây dựng và ban hành tiếp 20 quy trình kỹ thuật sản xuất rau an toàn cho các loại rau chính của thủ đô



		3. Đầu tư, hỗ trợ và chính sách

		- Quyết định số 2083/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Đề án sản xuất và tiêu thụ rau an toàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2009-2015, trong đó có sản xuất theo quy trình VietGAP


2008: Bộ Nông nghiệp & PTNT hỗ trợ 175 triệu đồng để xây dựng mô hình thí điểm sản xuất RAT theo hướng VietGAP tại phường Giang Biên - quận Long Biên.



		4. Xây dựng mô hình sản xuất và chứng nhận sản phẩm phù hợp theo VietGAP

		2008-2009: 


- Mô hình tại HTX Tiền Lệ, xã Tiền Yên, Hoài Đức: được triển khai với sự giúp đỡ của dự án Superchain  do Viện Nghiên cứu rau quả chứng nhận.


 - Mô hình tại HTX Phương Viên, xã Song Phương, Hoài Đức: được triển khai với sự giúp đỡ của dự án Superchain  do Viện Nghiên cứu rau quả chứng nhận.


- Mô hình tại Công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ nông sản an toàn Hà An. Do Chi cục BVTV Hà Nội chứng nhận.


2010: Mô hình tại HTX Lĩnh Nam, Hoàng Mai do Công ty Enasa Việt Nam chứng nhận 


- 2 mô hình sản xuất rau theo hướng VietGAP tại Yên Mỹ (Thanh Trì) và Cự Khối (Long Biên) với quy mô 03 ha/mô hình hiện đang thực hiện do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chứng nhận.





Nguồn: Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội; Chi cục bảo vệ thực vật Hà Nội, 2009


Như vậy, có thể nói rằng chương trình sản xuất rau an toàn theo quy trình VietGAP của thành phố Hà Nội mới thực hiện thí điểm ở một số mô hình với diện tích và sản lượng không lớn. Chẳng hạn mô hình sản xuất rau theo quy trình VietGAP của Công ty Hà An tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội với qui mô 5 ha, rau sản xuất ra tiêu thụ chủ yếu tại các nhà hàng, siêu thị, bình quân 1000- 1300 kg/ngày (Chi cục BVTV Hà Nội, 2009). Hiện nay Chi cục BVTV Hà Nội đang tổng kết, đánh giá và phổ biến trên diện rộng trong các năm tiếp theo.


Theo đánh giá chung của các nhà nghiên cứu, những yếu kém trong sản xuất RAT theo VietGAP của Hà Nội là sản xuất manh mún, nhỏ lẻ. Diện tích RAT nói chung và RAT theo VietGAP vẫn chưa phát triển; chi phí chứng nhận quá cao so với giá thành sản phẩm và thu nhập của người dân (cả người

nông dân và người tiêu dùng); và nông dân chưa hình thành thói quen ghi chép, theo dõi và quản lý các loại hóa chất cũng như nội dung công việc mà bản thân mình đã thực hiện nên gây khó khăn cho công tác truy nguyên nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm. Hơn nữa, lợi ích kinh tế của các sản phẩm sản xuất theo VietGAP chưa rõ ràng, thậm chí đôi khi rau sản xuất VietGAP không cạnh tranh được với sản phẩm cùng loại trên thị trường tự do. Phần lớn người sản xuất và người tiêu dùng vẫn thiếu hiểu biết về sản xuất và nông sản được sản xuất theo VietGAP; hệ thống quản lý sản xuất rau an toàn chưa thực sự chặt chẽ, đồng bộ và thiếu sự tham gia của người dân. Hiện nay, vẫn còn hiện tượng nông dân sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Hà Nội không thực hiện đúng quy trình.


3.3. Sản xuất rau an toàn theo VietGAP
       của các hộ nông dân


Sử dụng tài liệu điều tra 120 hộ nông dân ở 4 xã thuộc 2 huyện Đông Anh và Gia Lâm về thực hiện các nội dung của quy trình VietGAP trong trồng rau vụ đông năm 2008-2009, nghiên cứu này đưa ra một số đánh giá.


3.3.1. Tổ chức triển khai thực hiện quy trình
          VietGAP trên địa bàn huyện


Sau khi quy trình VietGAP được ban hành tháng 1/2008 theo Quyết định số 379/QĐ – BNN - KHCN, UBND các huyện đã giao cho Phòng Kinh tế kết hợp với Trạm Khuyến nông và Chi cục BVTV tổ chức các lớp tập huấn về quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho cán bộ ở một số xã được chọn làm thí điểm (Văn Đức, Đặng Xá thuộc huyện Gia lâm; Vân Nội, Nam Hồng thuộc Đông Anh). Thông qua lớp tập huấn này nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về quy trình VietGAP trong sản xuất rau quả trên địa bàn huyện trong thời gian tới.


Các hộ tham gia tập huấn đều được cấp giấy chứng nhận đã tham gia lớp tập huấn về VietGAP (Hình 1). Các hộ có giấy chứng nhận đã tham gia lớp tập huấn này mới được đăng kí tham gia chương trình thử nghiệm.


Kết quả là ở Đặng Xá có 32 hộ đăng kí tham gia với tổng diện tích là 9.320 m2 với sự tài trợ của Dự án SuperChain, Viện nghiên cứu rau quả và Chi cục BVTV. ở xã Văn Đức và 2 xã thuộc Đông Anh chỉ dừng lại ở các khuyến nông viên. Không có người dân nào

đăng ký tham gia thử nghiệm qui trình VietGAP. Để làm tốt khâu kiểm tra, giám sát thực hiện quy trình, một số cán bộ địa phương như chủ nhiệm HTX Đặng Xá, đội trưởng đội sản xuất thôn Đổng Xuyên... đã tham gia khóa đào tạo về giám sát, thanh tra viên nội bộ trong sản xuất rau theo quy trình VietGAP. Việc giám sát, ghi chép nhật kí đồng ruộng được các các bộ giám sát nội bộ và cán bộ Chi cục BVTV kiểm tra thường xuyên nghiêm ngặt ngay trên đồng ruộng về bón phân và phun thuốc BVTV.


3.3.2. Nhận thức của người sản xuất về qui
          trình VietGAP


Các hộ đã được tập huấn có nhận thức tốt hơn các hộ chưa chưa tham gia tập huấn về qui trình VietGAP. Tuy nhiên trong tổng số các hộ đã được tập huấn có 23,33% hộ hiểu đúng qui trình, 64,16 % số hộ hiểu được 50% qui trình (Qui trình sản xuất nông nghiệp tốt là phải bảo vệ môi trường, không sử dụng phân tươi, cách ly thuốc BVTV đúng qui định, hạn chế sử dụng phân hóa học và rửa rau trước khi tiêu thụ) và vẫn còn 12,5% chưa nhận thức đúng về qui trình. Do trình độ người trồng rau có hạn, mà nội dung qui trình bao trùm nhiều vấn đề, đồng thời tổ chức tập huấn chưa tốt có thể ảnh hưởng đến nhận thức của người dân. Với các hộ chưa tham gia tập huấn, họ mới được nghe qua các phương tiện truyền thông và bà con trong vùng, họ cho rằng VietGAP cũng tương tự như qui trình IPM hoặc RAT. Như vậy, để VietGAP đưa vào thực tiễn cuộc sống trước hết cần thay đổi nhận thức của người trồng rau.



Hình 1. Các hộ nông dân tham gia tập huấn qui trình VietGAP
và được cấp giấy chứng nhận tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội


3.3.3. Thực hiện các tiêu chuẩn của quy
           trình VietGAP 


Tổng hợp các dữ liệu điều tra của hộ trồng rau ViệtGAP theo 12 tiêu chí của quy

trình VietGAP mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành (Bảng 2), nghiên cứu đưa ra một số nhận xét dưới đây.


		Bảng 2. So sánh các điều kiện sản xuất của các hộ điều tra
với yêu cầu của qui trình VietGAP

Diễn giải

		Theo tiêu chuẩn VietGAP

		Thực tế hộ nông dân sản xuất



		1. Vùng sản xuất

		Vùng sản xuất không có mối nguy ô nhiễm 

		Đã được chứng nhận vùng sản xuất RAT



		2. Giống 

		- Có nguồn gốc rõ ràng 


- Xử lý mầm bệnh trước khi gieo trồng

		- 100% Mua tại đại lý 


- Không xử lý mầm bệnh



		3. Đất 

		- Đánh giá chất lượng hàng năm


- Không chăn thả vật nuôi

		- 100% Không đánh giá .


- ít chăn thả  vật nuôi



		4. Nước

		- Hàng năm đánh giá theo tiêu chuẩn quy định 

		SD nước giếng khoan và nước mương


- Không đánh giá



		5. Phân bón 

		- Có nguồn gốc rõ ràng


- Có trong danh mục cho phép


- Không dùng phân tươi, có bể ủ phân


- Dùng đúng  hướng dẫn ghi trên bao bì


- Đánh giá nguy cơ ô nhiễm từ phân mỗi vụ

		- 100% Phân hoá học mua tại đại lý


- 100%  phân bón có trong danh mục


- 100%  phân hữu cơ ủ hoai mục, phân vi 
    sinh, không có bể ủ phân


- Sử dụng không đúng hướng dẫn 


- 100% không đánh giá nguy cơ ô nhiễm



		6. Hóa chất, thuốc
    BVTV

		- Có nguồn gốc rõ ràng


- Thuốc có trong danh mục cho phép


- Sử dụng đúng hướng dẫn ghi trên bao bì


-Thường xuyên kiểm tra dư lượng hóa chất 

		- 100% mua tại các đại lý


- Có sử dụng thuốc ngoài danh mục 


- Không dùng đúng hướng dẫn trên bao bì


- Không kiểm tra dư lượng hoá chất



		7. Thu hoạch và 
    xử lý sau thu 
     hoạch

		- Rau không để trực tiếp đất, hạn chế để qua đêm


- Sơ chế trước khi tiêu thụ


- Có khu rửa, vệ sinh, sơ chế riêng 


- Vệ sinh thiết bị dụng cụ

		- Để trực tiếp đất, không để qua đêm.


- 30% có rửa, vệ sinh 


- Không có khu rửa, vệ sinh và sơ chế riêng


- Không vệ sinh dụng cụ



		8. Quản lý và xử
     lý chất thải

		Xử lý chất thải ở mọi công đoạn 

		Không có biện pháp quản lý và sử lý chất thải. “ tiện đâu để đấy”



		9. Người lao động

		- Phải được tập huấn sản xuất


- Phải được trang bị bảo hộ


- Trong độ tuổi lao động và có hồ sơ cá nhân .

		- Có tập huấn 


- Có trang bị bảo hộ, không an toàn.


- Tận dụng lao động gia đình, không phân
   biệt độ tuổi.  



		10. Ghi chép, lưu
      trữ hồ sơ, truy 
      nguyên nguồn 
      gốc

		- Ghi chép và lưu giữ đầy đủ tất cả nhật ký trong quá trình sản xuất kinh doanh

		- 100% Không ghi chép 



		11. Kiểm tra, giám 
      sát nội bộ

		- 1 năm 1 lần kiểm tra giám sát nội bộ việc thực hiện sản xuất theo quy trình 


- Có biên bản, báo cáo tổng kết việc kiểm tra đánh giá

		- Không có 



		12. Khiếu nại và 
     giải quyết 
      khiếu nại

		- Có sẵn mẫu đơn khiếu nại


- Có trách nhiệm giải quyết ngay khi có yêu cầu

		- Không có 





Nguồn: Điều tra hộ trồng rau vụ đông năm 2008-2009 tại Vân Nội, Nam Hồng, Đặng Xá, Văn Đức


* Các tiêu chuẩn đã thực hiện tương đối tốt: 


Vùng sản xuất rau của các xã điều tra thuộc 2 huyện đã được chứng nhận nằm cách xa đường quốc lộ lớn, cách xa các khu công nghiệp, nhà máy, không có các bệnh viện lớn, không chịu ảnh hưởng của nước thải công nghiệp, nước thải bệnh viện,… nên nguồn nước đảm bảo không nhiễm khuẩn, không có hàm lượng kim loại cao. Một điểm đáng chú ý là 90% giống rau sản xuất đều nhập nội của Nhật, Pháp, Thái Lan và Đài Loan và chất lượng giống nhìn chung là tốt, không nhiễm sâu bệnh. Nguồn nước tưới rau chủ yếu của các hộ nông dân là nước giếng khoan. Do nằm liền kề hệ thống sông Hồng nên lượng nước ngầm khá dồi dào, nước chứa ít hàm lượng các kim loại như sắt. Các loại phân vô cơ sử dụng theo danh mục hướng dẫn, phân hữu cơ có ủ hoai mục và phân vi sinh.


* Các tiêu chuẩn thực hiện chưa tốt là đất trồng rau chưa kiểm tra hàng năm: 


Kết quả phỏng vấn cho thấy 100% số hộ cho biết đất của gia đình chưa bao giờ được kiểm tra và giống chưa được xử lý trước khi gieo trồng. Hơn nữa, đa số các hộ đều cho rằng hệ thống kênh mương dẫn nước chưa kiên cố hoá, còn nhiều cỏ dại phát triển, vương vãi nhiều bao bì, chai lọ đựng thuốc BVTV gây tù đọng, nhiễm hoá chất, vi sinh vật gây bệnh cho nước tưới. Hơn nữa có tới trên 90% các hộ sản xuất rau vẫn sử dụng các phương tiện vận chuyển và bảo quản thô sơ khi thu hoạch rau. 


* Các tiêu chuẩn chưa thực hiện:


Sử dụng bón phân, thuốc BVTV không đúng hướng dẫn trên bao bì; không kiểm tra dư lượng hoá chất; không có khu rửa, vệ sinh và sơ chế riêng; không vệ sinh dụng cụ; không có biện pháp quản lý và xử lý chất thải; tiện đâu để đấy”; không ghi chép; không có kiểm tra giám sát nội bộ và khiếu nại cũng như giải quyết khiếu nại. Đây chính là các thách thức, cản trở việc thực hiện quy trình này.


3.4. Các yếu tố ảnh hưởng và khuyến
        nghị giải pháp


Thực hiện theo quy trình VietGAP trong sản xuất RAT của thành phố Hà Nội mới ở bước thử nghiệm, chưa nhân rộng và chưa được các hộ nông dân nhận thức đúng là do nhiều yếu tố ảnh hưởng từ nội lực của người sản xuất kinh doanh và từ bên ngoài (tác động của các tổ chức kinh tế xã hội). Các yếu tố bên trong có ảnh hưởng đến việc áp dụng ViệtGAP bao gồm: trình độ nhận thức hạn chế của hộ nông dân về VietGAP;  thiếu vốn sản xuất; đất sản xuất phân tán, manh mún; sản xuất còn tự phát, đơn lẻ thiếu liên kết hợp tác. Các yếu tố bên ngoài gồm: thiếu quy hoạch và định hướng của chính quyền địa phương để hình thành các vùng sản xuất chuyên canh rau an toàn với quy mô lớn, cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn chưa đầy đủ và đồng bộ; thiếu hệ thống đánh giá, kiểm tra, thanh tra và công tác tuyên truyền vận động người dân về VSATTP còn yếu.


Để quy trình VietGAP sớm được nhân rộng và thành hiện thực cần có các giải pháp như:  i) Đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật để phục vụ sản xuất theo quy định tại Thông tư 59/2009/TT - BNN & PTNT, ngày 29/9/2009 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 107/2008/QĐ - TTg ngày 30/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến 2015;  ii) Khuyến khích dồn điền đổi thửa nhằm hình thành các vùng sản xuất rau an toàn có quy mô lớn để từng bước phát triển sản xuất hàng hoá; iii) Hỗ trợ để thiết lập hệ thống quản lý chất lượng nội bộ (tự giám sát hay còn gọi là giám sát nội bộ) phù hợp từng vùng sản xuất và hỗ trợ kinh phí cho công tác chứng nhận sản phẩm sản xuất theo VietGAP; iv) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đối với cả người sản xuất và tiêu dùng về sản xuất và nông sản sản xuất theo VietGAP.


3. KẾT LUẬN 


Trước nhu cầu của xã hội ngày càng tăng về sản phẩm nông nghiệp (nhất là rau xanh) đảm bảo VSATTP, VietGAP là quy trình có nhiều ưu việt, đáp ứng yêu cầu của người sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu thụ đối với sản phẩm rau quả an toàn. Trong sản xuất RAT của thành phố Hà Nội, quy trình VietGAP mặc dù đã được triển khai nhưng mới thử nghiệm ở một số mô hình do Chi cục BVTV, Viện Nghiên cứu Rau quả Trung ương và một số dự án của các tổ chức phi chính phủ tài trợ thực hiện. Thực tế ở các mô hình thử nghiệm này, hầu hết trong các khâu của quá trình sản xuất, người dân mới tiếp cận chứ chưa thực hiện tốt theo quy trình mà nguyên nhân do cả 2 phía (nội lực của hộ nông dân và công tác tổ chức quản lý các cấp). Hơn nữa, nhận thức của người dân về VietGAP còn hạn chế và công tác tuyên truyền chưa thực sự mạnh mẽ. Để quy trình này thực thi trên diện rộng cần có sự kết hợp của các ngành, các cấp và người sản xuất kinh doanh cùng thực hiện tốt các giải pháp nâng cao năng lực người sản xuất, kinh doanh và quản lý đồng thời tăng cường tổ chức quản lý các cấp.
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